	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017- 2018
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ II

Môn: Ngữ văn 8


A. KIẾN THỨC

I. VĂN BẢN VĂN HỌC

1. Nội dung:
a) Thơ lãng mạn: Nhớ rừng – Thế Lữ, Quê hương – Tế Hanh
b) Thơ cách mạng: Khi con tu hú – Tố Hữu, Tức cảnh Pác Bó và Ngắm trăng– Hồ Chí Minh
c) Văn chính luận: Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn, Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn, Nước Đại Việt ta – Nguyễn Trãi, Thuế máu- Nguyễn Ái Quốc, Bàn luận về phép học- Nguyễn Thiếp
2. Yêu cầu:
· Nắm vững kiến thức về tác giả, tác phẩm.

· Biết cảm nhận các chi tiết hay, hình ảnh đẹp.

· HS kẻ bảng thống kê kiến thức theo mẫu:
	TT
	Tác giả
	Tác phẩm
	Thể loại
	Hoàn cảnh sáng tác
	Ý nghĩa nhan đề
	Nội dung
	Nghệ thuật

	
	
	
	
	
	
	
	


II. TIẾNG VIỆT

1. Kiến thức

· Câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, câu phủ định.
· Hành động nói

· Lựa chọn trật tự từ.
· Chữa lỗi câu sai logic
2. Yêu cầu

· Nhận diện, đặt câu, viết đoạn có sử dụng câu: câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, câu phủ định.

· Lựa chọn trật tự từ: giải thích lý do lựa chọn trật tự từ trong các câu thơ, câu văn.
III. TẬP LÀM VĂN

1. Kiến thức:

·  Văn nghị luận có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự
2. Yêu cầu: Viết bài hoàn chỉnh.
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI CỤ THỂ

I. TRẮC NGHIỆM:

HS luyện làm các câu hỏi trắc nghiệm trong sách bài tập trắc nghiệm ngữ Văn 8 thuộc các nội dung trên.
II. 
TỰ LUẬN

1. Văn bản văn học+ Tiếng Việt
Bài 1: Hãy nêu ý nghĩa nhan đề Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân - Nguyễn Ái Quốc).
     Bài 2: Cho câu thơ sau: Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng

                                                                              ( Trích Quê hương – Tế Hanh)

a. Chép năm câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ trên.

b. Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ:        “Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng” .
Bài 3: Cho đoạn trích sau: 

    “(1) Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hỉnh hỏi mẹ một cách thiết tha:

     -(2) Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không?
       (3) Chị Dậu khẽ gạt nước mắt:

     - (4) Không đau con ạ!”

(Tắt đèn – Ngô Tất Tố)
a.  Hãy xác định kiểu câu xét theo mục đích nói 
b. Xác định hành động nói của các câu có trong đoạn hội thoại
Bài 4: Cho tình huống: Trong một lần đi tham quan ở trường, em đã vô cùng ngạc nhiên thích thú với cảnh đẹp nơi đó. Khi về, em muốn nói điều đó với bố mẹ.

     a. Em có thể thực hiện hành động nói nào với bố mẹ?

 b. Đặt câu để thực hiện hành động nói của em đã xác định ở câu a. Xác định kiểu câu đã đặt.

     Bài 5: : Câu văn sau đây mắc lỗi gì ? Hãy chữa lại cho đúng:
      a. Các nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân đều thuộc lớp nhà thơ trưởng thành trong phong trào Thơ mới.
  b. Tố Hữu là một nhà thơ lớn, ông đã để lại hàng trăm bài văn tuyệt tác.
  c. Em hứa sẽ học tốt các môn toán, lí, hoá và các môn khoa học xã hội khác.

  d. Trong việc học tập nói chung và lao động nói riêng, bạn Nam đều rất gương   mẫu.

Bài 6: Hãy nêu tác dụng cách sắp xếp trật tự các từ in đậm trong các câu sau: 
      a. Những cái vuốt ở chân, ở khoe cứ cứng dần và nhọn hoắt.

b. Có buổi nắng sớm mờ, biển bốc hơi nước, không nom thấy đảo xa, chỉ một màu trắng đục. Không có thuyền, không có sóng, không có mây, không có sắc biếc của da trời.

     c. Đã tan tác những bóng thù hắc ám                
         Đã sáng lại trời thu tháng Tám.  
d.Xanh om cổ thụ tròn xe tán. 
2.          Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ 
3. Tập làm văn
     Đề 1:  Chứng minh rằng đoạn trích “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

     Đề 2: Bài thơ Tức cảnh Pác Bó cho ta thấy rõ tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống cách mạng đầy khó khăn, gian khổ ở Pác Bó. Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
    Đề 3: Tình yêu thiên nhiên tha thiết và niềm khao khát tự do cháy bỏng trong  bài Khi con tu hú (Tố Hữu)
	Ban Giám hiệu
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GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN TỰ LUẬN
1. Văn bản+ Tiếng Việt:

Bài 1: Ý nghĩa nhan đề Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân - Nguyễn Ái Quốc): Thuế máu là một ẩn dụ làm ta liên tưởng đến một thứ thuế bằng xương máu, tính mạng con người. Nhan đề đã gợi cho ta thấy những hình ảnh đau thương, căm thù đối với chủ nghĩa thực dân Pháo. Chúng đã lợi dụng những con người thuộc địa nghèo khổ ấy để phục vụ cho chiến tranh phi nghĩ- tham vọng của chúng (Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918).
Bài 2: 
a. HS chép nguyên văn năm câu thơ tiếp theo của dòng thơ đã cho theo SGK Ngữ văn 8, tập 2

b. HS phân tích đúng hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh:

- Nhà thơ đã lấy một hình ảnh cụ thể “cánh buồm” để so sánh với một hình ảnh trừu tượng “mảnh hồn làng”

- Khiến cho hình ảnh cánh buồm trở nên giản dị, gần gũi; trở thành một biểu tượng vô cùng thiêng liêng cho linh hồn làng chài quê hương.

Bài 3:

	Câu
	Kiểu câu xét theo mục đích nói
	Hành động

	(1)
	Trần thuật
	Miêu tả

	(2)
	Nghi vấn
	Hỏi

	(3)
	Trần thuật
	Miêu tả

	(4)
	Cảm thán
	Bộc lộ cảm xúc


Bài 4:

a. HS xác định đúng một hành động nói em có thể thực hiện
b. HS đặt câu, xác định đúng kiểu câu tương ứng với hành động nói đã xác định ở yêu cầu a
Bài 5: Các câu mắc lỗi diễn đạt ( lỗi lo-gic). Sửa lại

a. Sai: Nguyến Tuân – nhà văn chứ không phải nhà thơ.

Sửa : Bỏ đi Nguyễn Tuân

b. Sai: bài văn
Sửa: Bài thơ.

c. Sai: Khoa học xã hội.

Sửa lại: Khoa học tự nhiên.

d. Sai: Học tập

Sửa lại: Công việc
Bài 6:  Tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ:
a.Thể hiện thứ tự trước sau theo thời gian.
b- Thể hiện trình tự quan sát không gian từ gần đến xa.
c.Dùng để nhấn mạnh và taọ sự hài hòa về mặt ngữ âm.

d. Nhấn mạnh màu sắc bao trùm.
2. Phần tập làm văn:
Đề 1: Qua đoạn trích Nước Đại Việt ta trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc được thể hiện như thế nào?

a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về đoạn trích “Nước Đại Việt ta”, nêu vấn đề cần chứng minh.

b. Thân bài:

*  Khẳng định chủ quyền dân tộc:

- Yếu tố khẳng định:

+ Nền văn hiến lâu đời

+ Cương vực lãnh thổ

+ Phong tục tập quán

+ Truyền thống lịch sử

- Nghệ thuật:sử dụng những từ ngữ mang tính chất hiển nhiên, biện pháp liệt kê, so sánh đối chiếu; lối văn biền ngẫu…

( Khẳng định sức mạnh, sự ngang hàng của nước ta với các triều đại phương Bắc

( Thể hiện lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc

* Sức mạnh nhân nghĩa và độc lập dân tộc:

- Nhịp thơ ngắn hơn, đanh thép hơn

- Các câu đối nhau chặt chẽ

- Dẫn chứng tiêu biểu, xác thực

( Lời cảnh cáo sâu sắc với các thế lực muốn xâm lược nước ta

( Thể hiện niềm tự hào của tác giả

c. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, có liên hệ mở rộng cần thiết
Đề 2: Bài thơ Tức cảnh Pác Bó cho ta thấy rõ tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống Cách mạng đầy khó khăn, gian khổ ở Pác Bó. Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

a. Mở bài

 - HCM (1890- 1969) quê ở làng Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An, là nhà lãnh tụ vĩ đại, nhà thơ lớn, nhà CM của dân tộc VN. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó   ra đời trong thời gian Bác sống và làm việc tại hang Pác Bó – Cao Bằng (2/1941). Bài thơ tả cảnh sinh hoạt, làm việc và cảm nghĩ của Bác trong những ngày HĐCM gian khổ ở Pác Bó.

 b. Thân bài
 - Câu thơ 1 sử dụng phép đối về không gian và đối về thời gian, ngắt nhịp 4/3 sóng

đôi tạo cảm giác nhịp nhàng giúp ta hiểu về cuộc sống của Bác. Đó là cuộc sống hài

hoà thư​ thái, ung dung hoà điệu với nhịp sống của nói rừng.
 -Câu thơ 2 nói về chuyện ăn của Bác ở Pác Bó. Thức ăn chủ yếu là cháo bẹ, rau

măng. Đây là những thức ăn có sẵn hàng ngày trong bữa ăn của Bác. Giọng điệu

đùa vui: l​ư¬ng thực, thực phẩm ở đây đầy đủ và d​ thừa. Bữa ăn của Bác thật đạm

bạc giản dị mà chan chứa tình cảm đó là toàn là sản vật của thiên nhiên ban tặng

cho con ngư​êi. Đó cũng là niềm vui của ngư​êi chiến sĩ CM luôn gắn bó với cuộc

sống của thiên nhiên.
- Câu thơ 3 nói về điều kiện làm việc của Bác. Bác làm việc bên bàn đá chông chênh rất giản dị, đơn sơ.
Hình tư​îng ngư​êi chiến sĩ ®ư​îc khắc hoạ thật nổi bật vừa chân thực vừa sinh động lại vừa như​ có một tầm vóc lớn lao, mét t​ư thế uy nghi, lồng lộng, giống nh​ư một bức tưîng đài về vị lãnh tô CM. HCM đang dịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô làm tài liệu huấn luyện cán bộ đồng thời chính là xoay chuyển lịch sử VN.

- Câu thơ thứ 3 là suy nghĩ của Bác về cuộc đời cách mạng. Đó là cuộc sống gian

khổ như​ng là niềm vui giữa chốn nói rừng – cuộc đời “ sang” -  sang trọng giàu

có, Đó là tinh thần, cuộc đời làm CM lấy lý t​ưëng cứu nư​íc làm lẽ sống không hề

bị gian khổ khuất phục.

- Cuộc đời CM của Bác thật gian khổ nh​ưng Bác thấy đó là niềm vui của ngư​êi chiến sĩ CM giữa chốn lâm tuyền. Bác là ngư​êi CM sống lạc quan tù tin yêu đời.

c. Kết bài
- là bài thơ tứ tuyệt bình dị pha lẫn giọng đùa vui Tức cảnh Pác Bó  cho thấy tinh

thần lạc quan, phong thái ung dung của BH trong cuộc sống CM gian khổ ở Pác

Bã.Víi Ngư​êi làm CM và sống hoà hợp với thiên nhiên là niềm vui lớn.
Đề 3: Tình yêu thiên nhiên tha thiết và niềm khao khát tự do cháy bỏng trong Khi con tu hú (Tố Hữu)
a. Mở bài

- Tố Hữu ®ư​îc coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến. Bài thơ “Khi con tu hó” ®​ưîc viết trong nhà lao Thừa Phñ(HuÕ) khi tác giả ®ư​¬ng hoạt động Cách mạng, mới bị bắt giam (7/1939) thể hiện tâm trạng bức xúc, hư​íng tới cuộc sống bên ngoài

b. Thân bài- Cảnh mùa hè ®​ưîc tác giả gợi ra bằng âm thanh của tiếng tu hó - tiếng chim đặc trư​ng báo hiệu hè vÒ.
- Tiếng chim tu hó đã thức dậy trong tâm hồn ng​ưêi chiến sĩ trẻ trong tù một khung cảnh mùa hè đẹp với tiếng ve kêu râm ran trong v​ưên cây, lúa chiêm chín vàng trên cánh đồng, bầu trời cao rộng với cánh diều chao l​în, …Đây là mùa hè rộn rã âm thanh, rực rỡ màu sắc và hư​¬ng vị ngọt ngào, bầu trời khoáng đạt tự do…Cuéc sống thanh bình đang sinh sôi, nảy nở, ngọt ngào tràn trÒ nhựa sống đang sôi động trong tâm hồn ngư​êi tù. Như​ng tất cả đều trong tâm tư​ëng.
- Nhà thơ đã đón nhận mùa hè bằng thính giác, bằng tâm t​ưëng, bằng sức mạnh của tâm hồn nồng nhiệt với tình yêu cuộc sống tự do:“Ta nghe…lßng”.ChÝnh vì thế nhà thơ ngư​êi chiến sĩ cách mạng trong tù có tâm trạng ngột ngạt: 

               Mà chân …tan …ôi.
               Ngột …uất thôi.
             Nhịp thơ 6/2; 3/3, động từ mạnh (đạp tan phòng, chết uất), sử dụng nhiều thán từ (ôi, thôi, làm sao)ta cảm nhận ®​ưîc tâm trạng ngột ngạt uất ức cao độ, khao khát thoát cảnh tù ngục trở về với cuộc sống tự do ở bên ngoài.
            - Mở đầu và kết thúc bài thơ đều có tiếng chim tu hó. Tiếng chim tu hó ở đầu bài là tiếng chim báo hiệu hè vÒ một mùa hè tràn đầy sức sống và tự do.TiÕng chim tu hó ở cuối bài lại khiến cho ngư​êi chiến sĩ đang bị giam cảm thấy hết sức đau khổ, bực bội
[image: image1.wmf]®

 tâm hồn đang cháy lên khát vọng sống tự do.
* Tiếng chim là tiếng gọi tha thiết của tự do, của thế giới sự sống đầy quyến rò, thôi thúc giục giã muốn ng​ưêi tù v​ưît ngục ra ngoài với cuộc sống tù do.

c. Kết bài

- Khi con tu hó của TH là bài thơ lục bát giản dị, thiết tha, thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khát khao tù do cháy bỏng của ng​ưêi chiến sĩ Cách mạng trong cảnh tù đầy.
	Ban Giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ CM
Tô Thị Phương Dung
	NHÓM CM
Trần Thị Nhiều
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